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Về vị trí định vị tổn thương: cho thấy có 56,4% là 
1/4 trên ngoài phù hợp với ghi nhận của các tác giả: 
Nguyễn Sào Trung, Nguyễn Đăng Giáp. Tỷ lệ ung thư 
trên vú trái (56,4%), có tỷ lệ cao hơn so với vú phải 
(43,2%), không khác biệt mấy so với ghi nhận của 
Nguyễn Đăng Khoát: 51,5% bên trái và 46 % bên phải, 
và Nguyễn Chấn Hùng, Trần Văn Thiệp : 50,2 bên trái 
và 47,5 bên phải.  

Về vi thể: Carcinom ống tuyến chiếm tỷ lệ 90,5%, 
Sarcome có 02 trường hợp tỷ lệ 0,9%. Các tỷ lệ này gần 
như phù hợp giữa nhiều tác giả trong và ngoài nước.  

Về thời gian kể từ lúc phát hiện đến lúc điều trị: 
có 67 trường hợp điều trị sau khi phát hiện hơn một năm. 
Điều này giải thích được lý do khối bướu tiến triển về mặt 
thể tích và đặc điểm tổn thương. Đồng thời, cho thấy 
trước được dự hậu và kết quả điều trị. Đây là một đặc 
điểm về tình hình ung thư vú ghi nhận trên lâm sàng tại 
Cần Thơ.  

2. Chẩn đoán. 
Chẩn đoán ung thư vú ngoài những dấu hiệu lâm 

sàng lộ thì khối u là dữ kiện chính đề làm cơ sở xét 
nghiệm chần đoán xác định. Siêu âm đuợc xem như 
phương tiện xác định bướu dạng nang hay bướu đặc, 
mật độ của bướu trong tuyến vú và kích thước của bướu. 
Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ, ứng dụng từ 02 năm nay, 
cho phép chẩn đoán ung thư vú với độ chính xác 83%, 
bao gồm tìm thấy tế bào ung thư và hình ảnh tế bào dị 
dạng nghi ngờ ung thư. Các nghiên cứu lớn của nhiều 
tác giả cũng cho thấy tỷ lệ chính xác tương tự.  

3. Điều trị. 
Phương pháp phẫu thuật triệt để, chính để điều trị 

ung thư vú là phẫu thuật Patey (71,3%), PT Patey cải 
tiến (8,2%) chủ yếu đối với các trường hợp ung thư vú 
giai đoạn I, II và giai đoạn III được hóa trị hỗ trợ trước mỗ 
và PT Halsted (2,7%) ứng dụng cho các trường hợp 
thương tổn tiến triển xâm lấn.. Do chúng tôi chưa có 
phương tiện nên không thực hiện được xạ trị trước mổ. 

Trong những trường hợp bướu to choán hết toàn bộ 
vú, phẫu thuật đoạn nhũ nạo hạch được thực hiện phối 
hợp với hóa trị tạm bợ. Đối với những trường hợp bướu lở 
loét chảy máu bội nhiễm phẫu thuật làm sạch chủ yếu 
nhằm giảm đau đề phòng chảy máu...Do đặc điểm lâm 
sàng và giải phẫu bệnh của ung thư vú thường gặp 
(bảng 6), chúng tôi có đến 27 trường hợp phẫu thuật làm 
sạch 12,3%. So sánh với số liệu của TT Ung Bướu, phẫu 
thuật đoạn nhũ làm sạch chiếm tỷ lệ 3,6%, thì sự khác 
biệt hoàn toàn có ý nghĩa thống kê.  

Hóa trị hỗ trợ trước và sau mổ được áp dụng cho các 
trường hợp ung thư giai đoạn III hoặc các trường hợp có 
kết quả giải phẫu bệnh với grad II mô học trợ di. Di căn 

hạch cũng là tiêu chuẩn để điều trị hóa hỗ trợ sau mổ. 
Hiện nay, hóa trị hỗ trợ ngày càng được mở rộng với 
quan điểm đa phưong trị liệu và yếu tố tiên lượng theo 
Grad mô học.  

Nội tiết liệu pháp được áp dụng cho các bệnh nhân 
đã bế kinh nguyệt hoặc sau khi hủy hai buồng trứng 
bằng phẫu thuật vì chúng tôi chưa có phương tiện xạ trị 
cũng như không định lượng được ER và PR. 

KẾT LUẬN 
Qua khảo sát 220 trường hợp ung thư vú được điều 

trị tại Cần Thơ cho phép rút ra một số kết luận:  
Là ung thư thường gặp ở nữ giới. Lứa tuổi là 35-55. ít 

gặp dưới 30 tuổi.Tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ độc thân 
10,5%. Ung thư vú bên trái có tỷ lệ cao hơn vú phải và vị 
trí bướu thường định vị ở 1/4 trên ngoài. Phần lớn các 
trường hợp đến điều trị ở giai đoạn II và III có thời gian 
tiến triển khá lâu kể từ khi phát hiện.  

Chẩn đoán dựa vào triệu chứng lâm sàng và giải 
phẫu bệnh. Siêu âm cho phép chẩn đoán với độ chính 
xác khá cao. FNA là phương pháp chẩn đoán có độ 
chính xác cao và độ đặc hiệu tốt.  

Điều trị bằng phẫu thuật khi ung thư ở giai đoạn I và 
II. Ung thư giai đoạn III được hóa trị hỗ trợ trước và sau 
mổ. Hóa trị hỗ trợ trước và sau mổ khi bướu ở giai đoạn 
III hoặc Grade mô học cao hoặc có di căn hạch nách. 

Ung thư càng tiến triển kết quả trị liệu càng giới hạn 
kể cả đối với đa phưong trị liệu. 
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Hiện nay có nhiều loại thuốc có thể áp dụng cho việc 
dự phòng hen, Seretide là thuốc có sự phối hợp của 
Salmeterol (LABA) và Fluticasone propionate (ICS) trong 
cùng một dụng cụ hít có tác dụng kiểm soát cơn hen rất 
tốt, dễ ứng dụng đối với cộng đồng. Mục tiêu: Đánh giá 
sự thay đổi các biểu hiện lâm sàng và các chỉ tiêu thông 
khí phổi của bệnh nhân HPQ điều trị bằng Seretide. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 62 bệnh nhân được 
chẩn đoán là HPQ được điều trị và quản lý tại trạm y tế phường 
Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Kết quả : 
Sau 12 tháng kiểm soát bằng Seretide có 12,9% hen bậc III 
chuyển về bậc I, 40,32% hen bậc II chuyển sang HPQ 
không còn triệu chứng, không có sự tăng bậc. Có 74,19% 
bệnh nhân không còn rối loạn thông khí phổi. Kết luận: 
Seretide là thuốc điều trị dự phòng hiệu quả, dễ dùng trong 
kiểm soát hen tại cộng đồng. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hen phế quản (HPQ) là bệnh hô hấp gặp ở nhiều 

nước trên thế giới và ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, học 
tập và hoạt động xã hội. Bệnh có xu hướng ngày càng 
gia tăng. Cho đến nay chưa có một loại thuốc hay 
phương pháp điều trị nào có thể điều trị dứt điểm bệnh 
hen. Tuy nhiên người bệnh hen vẫn có thể có cuộc sống 
hoạt động bình thường tại cộng đồng khi biết cách kiểm 
soát bệnh hen. Trên cơ sở cơ chế gây viêm và co thắt 
phế quản, năm 1994, Greening đó nhận thấy hiệu quả 
của phương pháp kết hợp thuốc cường 2 tác dụng kéo 
dài (LABA) với Corticosteroid dạng hít (ICS) trong điều trị 
dự phòng HPQ. Hiện nay có nhiều loại thuốc có thể áp 
dụng cho việc dự phòng hen, Seretide là thuốc có sự 
phối hợp của Salmeterol (LABA) và Fluticasone 
propionate (ICS) trong cùng một dụng cụ hít có tác dụng 
kiểm soát cơn hen rất tốt, dễ ứng dụng đối với cộng 
đồng. Tại Việt Nam, Nguyễn Năng An cũng đánh giá sơ 
bộ hiệu quả của Seretide trên các bệnh nhân HPQ và 
qua đó thu được các kết quả đáng tin cậy. Do vậy, chúng 
tôi ứng dụng Seretide trong điều trị dự phòng HPQ tại 
một phường ở Hải Phòng nhằm mục tiêu: 

1. Đánh giá sự thay đổi các biểu hiện lâm sàng của 
các bệnh nhân hen phế quản khi điều trị bằng Seretide. 

2. Đánh giá sự thay đổi các chỉ tiêu thông khí phổi 
của bệnh nhân hen phế quản khi điều trị bằng Seretide. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Gồm 62 bệnh nhân được chẩn đo̧ n là HPQ được điều trị và 

quản lý tại trạm y tế phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng, trong thời gian từ 6/2006 đến 8/2007. 

1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân. 
- 62 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là HPQ với 

các triệu chứng theo tiêu chuẩn của NHLBI (1997).  
- Chọn vào nghiên cứu các bệnh nhân HPQ bậc I, II, 

III (các bệnh nhân hen bậc III được lựa chọn sau khi đã 
điều trị ổn định đợt bùng phát tại bệnh viện) theo tiêu 
chuẩn phân loại của GINA (2006) và chưa dùng Seretide 
bao giờ hoặc đã ngừng Seretide trước 3 tháng. Trong đó:  

+ Hen bậc I gồm 10 bệnh nhân (16,13%) 
+ Hen bậc II gồm 32 bệnh nhân (51,61%) 
+ Hen bậc III gồm 20 bệnh nhân (32,26%) 
Tiêu chuẩn loại trừ: 
Loại trừ ç c bệnh nhân không hợp ţ c hoặc không theo c ç 

yêu cầu nghiên cứu, có các bệnh khác kèm theo. 
2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. 

2.1. Nội dung nghiên cứu: 
* Nghiên cứu về lâm sàng: 
- Nghiên cứu tuổi, giới, thời gian bị bệnh, tiền sử bệnh, 

nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ.  
- Nghiên cứu các triệu chứng lâm sàng trước và sau 

điều trị bằng Seretide. 
* Nghiên cứu về thông khí phổi: đánh gi̧  sự biến đổi 

các chỉ tiêu thông khí phổi đặc biệt là dao động PEF sáng 
chiều. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu: 
* Thiết kế nghiên cứu: phương pháp mô tả, tiến cứu, ngẫu 

nhiên, cắt ngang. 
* Tất cả các bệnh nhân nghiên cứu đều được sử 

dụng Seretide dạng hít 2 lần/ngày (sáng hít 2 nhát, tối hít 
2 nhát) trong 3 tháng đầu. Dùng hàng ngày dù có hay 
không có triệu chứng. Trong đó: 

+ Hen bậc I, II: dùng Seretide loại 25/50 g. 
 + Hen bậc III: dùng Seretide loại 25/125 g. 
Sau mỗi 3 tháng, đánh gi̧  sự đáp ứng của thuốc với 

từng bệnh nhân về lâm sàng và thông khí phổi để điều 
chỉnh số lần hít cụ thể. Các bệnh nhân HPQ không còn 
triệu chứng: dùng Seretide loại 25/50 g và giảm liều điều 
trị chỉ còn 1lần hít/ngày dùng trong 3 ngày cố định/tuần. 
Dùng liên tiếp trong 12 tháng.  

* Đo thông khí phổi: 
- Chúng tôi tiến hành đo TKP cho các bệnh nhân 

trước và sau điều trị Seretide 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng 
(ngoài đợt bùng phát). 

- Cơ sở và máy đo: Đo TKP bằng máy hô hấp kế tự 
động loại Analyser ST 250 (hãng Fukuda Sangyo-NhËt 
Bản) tại Bệnh viện Đại học y Hải Phòng. 

* Đo lưu lượng đỉnh (PEF: Peak Expiratory Flow): 
- Tiến hành đo PEF 2 lần trong ngày (sáng-chiều), 

đánh giá sự thay đổi PEF sáng chiều. 
2.3. Phương pháp đánh giá kết quả: 
Đánh giá về lâm sàng:  
* Đánh giá bậc hen phế quản theo GINA 2006: 
 
Bảng 1. Các mức độ của HPQ theo GINA (2006): 
 

Mức độ 
Triệu chứng hàng 

ngày 
Số cơn 

đêm 
PEF, 
FEV1  

Dao 
động 
PEF/ 
ngày 

Bậc I: 
Nhẹ, 
cách 

quãng 

< 1lÇn/tuÇn 
đợt bùng phát ngắn 

 2 
lÇn/th¸ng 

80 % 
<20 
% 

Bậc II: 
Nhẹ, dai 

dẳng 

1 lần/tuần nhưng 
<1 lÇn/ngµy, cã thÓ 

ảnh hưởng đến 
hoạt động thể lực 

>2 
lÇn/th¸ng 

≥80 % 20-30 
% 

Bậc III: 
Vừa, dai 

dẳng 

Hàng ngày, ảnh 
hưởng đến hoạt 
động thể lực. Sử 

dụng thuốc cắt cơn 
hàng ngày 

>1 
lÇn/tuÇn 

60-80 
% 

>30 
% 

Bậc IV: 
Nặng, 

dai dẳng, 

Liên tục, hạn chế 
mọi hoạt động thể 
lực. Thường xuyên 

sử dụng SABA, 

Thường 
xuyên 60 % 

>30 
% 
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Corticoide 

 
Đánh giá kết quả thông khí phổi: 
* Đánh giá mức độ nặng nhẹ của HPQ dựa vào sự 

thay đổi PEF sáng chiều theo GINA 2006 
* Phân loại rối loạn thông khí phổi: dựa vào các tiêu 

chuẩn được các tác giả trong nước và ngoài nước. 
* Thời điểm đánh giá các chỉ tiêu thông khí phổi: 

trước và sau điều trị Seretide. 
3. Xử lý số liệu. 
Các số liệu được quản lý và xử lý trên phần mềm Epi 

Info 6.04 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Thay đổi triệu chứng lâm sàng của HPQ khi 

điều trị bằng Seretide. 
1.1. Thay đổi triệu chứng cơ năng. 
Bảng 2. Thay đổi triệu chứng cơ năng trước và sau 

điều trị: 
 

Trước điều 
trị (1) 

Sau 
3 tháng (2) 

Sau 
6 tháng (3) 

Sau 
12 tháng (4) 

Thời gian 
 

Triệu chứng n % n % n % n % 
Tức ngực 40 64,52 28 45,16 16 25,81 5 8,06 

Ho về đêm 35 56,45 22 35,48 15 24,19 2 3,23 
Không 30 48,39 42 67,74 55 88,71 60 96,77 Khó 

thở Có 32 51,61 20 32,26 7 11,29 2 3,23 
p p1,2<0,01 p1,3<0,01 p1,4<0,001 

 
Nhận xét: Sau 3 tháng số bệnh nhân ho về đêm, khó 

thở, tức ngực giảm. Sau 6 tháng tỷ lệ bệnh nhân không 
còn khó thở tăng đến 88,71% và sau 12 tháng điều trị có 
96,77% bệnh nhân không còn khó thở và chỉ còn 8,06% 
bệnh nhân cảm thấy tức ngực. 

1.2. Thay đổi triệu chứng thực thể 
Bảng 3. Sự thay đổi triệu chứng thực thể trước và sau 

điều trị 

Trước điều 
trị (1) 

Sau 3 tháng 
(2) 

Sau 6 tháng 
(3) 

Sau 12 
tháng (4) 

Thời gian 
 

Triệu chứng n % n % n % n % 
Co rút cơ hô hấp phụ 20 32,26 12 19,35 5 8,06 0 0 

≤ 22 lần/1' 35 56,45 43 69,35 52 83,87 60 96,77 
Tần số 

thở 23 - 
≤30lÇn/1' 27 43,55 19 30,65 10 16,13 2 3,23 

Bình thường 30 48,39 41 66,13 53 85,48 60 96,77 Rì rào 
phế 

nang Giảm 32 51,61 21 33,87 9 14,52 2 3,23 

Bình thường 30 48,39 42 67,74 55 88,71 60 96,77 
Ran rít 26 41,94 18 29,03 7 11,29 2 3,23 

Ran rít, ngáy 5 8,06 2 3,23 0 0 0 0 
Nghe 
phổi 

Ran rít, 
ngáy, ẩm 

1 1,61 0 0 0 0 0 0 

p p1,2<0,01 p1,3<0,001 p1,4<0,001 
 
Nhận xét: Trước điều trị 32,26% bệnh nhân có biểu 

hiện co rút cơ hô hấp phụ, 51,61% nghe phổi thấy rì rào 
phế nang giảm và có ran ở phổi. Sau điều trị bằng 
Seretide 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng các triệu chứng 
thực thể biến đổi rõ, có tới 96,77% bệnh nhân có tần số 

thở trở về bình thường, nghe phổi không còn ran, rì rào 
phế nang rõ  

2. Kết quả các chỉ tiêu thông khí phổi. 
2.1. Sự thay đổi các thể rối loạn thông khí phổi. 
Bảng 4. Sự thay đổi các thể rối loạn thông khí phổi 

trước và sau điều trị: 
 

Không RLTK RLTKTN RLTKHH P Chỉ tiêu 
Thời gian n % n % n %  

Trước điều trị (1) 10 16,13 45 72,58 7 11,29 
Sau 3 tháng (2) 17 27,42 38 61,29 7 11,29 

p1,2  
<0,05 

Sau 6 tháng (3) 33 53,23 22 35,48 7 11,29 p1,3<0,01 

Sau 12 tháng (4) 46 74,19 9 14,52 7 11,29 p1,4 

<0,001 
 
Nhận xét: Trước điều trị chúng tôi gặp 72,58% 

RLTKTN, 11,29% RLTKHH. Sau điều trị tỷ lệ bệnh nhân 
bị RLTKTN giảm hẳn (từ 61,29% sau 3 tháng xuống 
35,48% sau 6 tháng và chỉ còn 14,52% sau 12 tháng); 
tuy nhiên tỉ lệ RLTKHH không có sự cải thiện.  

2.2. Sự thay đổi PEF sáng-chiều 
Bảng 5. Dao động PEF sáng-chiều ở các bệnh nhân 

theo thời gian điều trị 
 

Mức dao động 
<20% 20-30% >30% 

PEF 
 

Thời gian n % n % n % 
Trước điều trị 10 16,13 32 51,61 20 32,26 
Sau 3 tháng 20 32,26 26 41,94 16 25,80 
Sau 6 tháng 33 53,23 18 29,03 11 17,74 

Sau 12 tháng 50 80,65 9 14,52 3 4,84 
p <0,01 

 
Nhận xét: Tỉ lệ bệnh nhân có mức dao động <20% có 

xu hướng tăng dần theo thời gian điều trị bằng Seretide 
(từ 16,13% lên 32,26% sau 3 tháng, đạt 61,29% sau 6 
tháng và tới 80,65% sau 12 tháng).  

 
 
3. Sự thay đổi bậc hen phế quản 
Bảng 6. Sự thay đổi bậc HPQ trước và sau điều trị 

HPQ không còn 
triệu chứng I II III Bậc hen 

 
Thời gian n % n % n % n % 

Trước điều trị 0 0 10 16,13 32 51,61 20 32,26 
Sau 3 tháng 10 16,13 11 17,74 25 40,32 16 25,81 
Sau 6 tháng 19 30,65 17 27,42 15 24,19 11 17,74 

Sau 12 tháng 35 56,45 11 17,74 9 14,52 7 11,29 
(So sánh sau với trước ĐT: p<0,001) 
Nhận xét: Số bệnh nhân HPQ không còn triệu chứng 

tăng dần từ 0% lên 16,13% sau 3 tháng, đạt 30,65% sau 6 
tháng và sau 12 tháng có tới 56,45%. Chỉ còn 7 bệnh nhân 
ở hen bậc III sau 12 tháng điều trị (11,29%). 

BÀN LUẬN 
1. Thay đổi triệu chứng lâm sàng của HPQ khi 

điều trị bằng Seretide. 
Chúng tôi nhận thấy trước điều trị 48,39% bệnh nhân 

có khó thở cò cử, 64,52% luôn cảm thấy tức ngực, 
56,45% bệnh nhân có ho về đêm; 43,55% có tần số thở 
>22 lần/phút; nghe phổi ở 51,61% bệnh nhân có rì rào 
phế nang giảm và có ran trong đó chủ yếu gặp ran rít 
(41,94%). Sau điều trị 3 tháng, số bệnh nhân không còn 
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khó thở tăng lên đến 64,67%; có 69,35% bệnh nhân có 
tần số thở trong giới hạn bình thường và trên 65% bệnh 
nhân nghe phổi không còn ran, rì rào phế nang rõ. Theo 
dõi sau điều trị 6 tháng, chúng tôi nhận thấy số bệnh 
nhân không còn khó thở tăng lên đến 88,71%; có 
54,94% bệnh nhân có tần số thở trở về giới hạn bình 
thường, >85% bệnh nhân nghe phổi không còn ran. Sau 
12 tháng điều trị 96,77% bệnh nhân không còn khó thở, 
đều có tần số thở trở về giới hạn bình thường, nghe phổi 
không còn ran và rì rào phế nang bình thường. Số bệnh 
nhân còn lại thỉnh thoảng xuất hiện cơn khó thở cò cử 
nhưng ở mức độ nhẹ.  

Các dấu hiệu cơ năng và thực thể biến đổi theo thời 
gian điều trị sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng so với trước 
điều trị đều có ý nghĩa thống kê (p<0,001). Điều này 
khẳng định hiệu quả rõ rệt của Seretide với việc làm ổn 
định cơn HPQ trên thực tế lâm sàng, Seretide làm giảm 
tất cả các triệu chứng của hen. Tại Pháp, Nicolas 
Debono cũng nhận thấy rằng các bệnh nhân HPQ được 
áp dụng dự phòng bằng Seretide có sự cải thiện tốt của 
các triệu chứng lâm sàng. 

2. Thay đổi thông khí phổi sau điều trị. 
Qua nghiên cứu chúng tôi thấy gi̧  trị của các chỉ tiêu 

thông khí phổi tăng dần theo thời gian điều trị. Sự thay đổi 
sau điều trị so với trước điều trị là cú ý nghĩa thống kê với 
p<0,001. Điều này đã khẳng định hiệu quả của Seretide 
trong cải thiện chức năng hô hấp của các bệnh nhân hen. 
Việc nghiên cứu sự thay đổi chức năng thông khí phổi sau 
sử dụng thuốc có sự phối hợp của ICS + LABA đó được 
nhiều tác giả trong và ngoài nước đánh gi̧  không những 
trên các bệnh nhân HPQ mà trên cả các bệnh nhân Bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT), như kết quả của Harey 
S. nghiên cứu sau sử dụng thuốc trong thời gian 5 tuần và 
của Don D. Sin nghiên cứu sau 3 tháng đều khẳng định có 
sự cải thiện rõ rệt của các gi̧  trị này.  

Trên thực tế lâm sàng ở Việt Nam, máy đo chức 
năng hô hấp chỉ có tại một số bệnh viện lớn ở tuyến tỉnh 
và tuyến trung ương, do vậy việc kiểm tra, theo dõi định 
kỳ chức năng thông khí phổi của các bệnh nhân hen tại 
cộng đồng là một vấn đề không đơn giản. Hiện nay 
người ta thống nhất dùng PEF để chẩn đoán và đánh giá 
mức độ của HPQ, còn FEV1 dùng để chẩn đoán và phân 
loại giai đoạn của BPTNMT. ở HPQ đo PEF giữa sáng 
và chiều và giữa các ngày trong tuần thấy giá trị PEF 
dao động nhiều tuỳ theo mức độ nặng nhẹ của HPQ, 
trong khi ở BPTNMT thì không có sự dao động của PEF. 
Nếu HPQ được điều trị tốt thì PEF tăng lên rõ. Các tác 
giả khuyến cáo rằng bệnh nhân hen nên đo PEF ít nhất 
2 lần/ngày, một lần ngay sau khi ngủ dậy và lần hai cách 
lần một 12 giờ, tốt hơn nữa là kết hợp với đo trước và sau 
khi dùng thuốc giãn phế quản. Căn cứ vào độ giao động 
của PEF trong ngày sẽ xác định được mức độ nặng nhẹ 
của bệnh và có hướng điều trị thích hợp.  

3. Thay đổi bậc hen phế quản sau điều trị. 
Kết quả cho thấy trước điều trị chúng tôi gặp chủ yếu 

các bệnh nhân ở bậc II (51,61%) và bậc III (32,36%), chỉ 
có 16,13% bệnh nhân ở HPQ bậc I.  

Sau 3 tháng điều trị có 11,29% bệnh nhân HPQ bậc I 
và 4,84% bệnh nhân HPQ bậc II chuyển về HPQ không 

còn triệu chứng. Có 4/20 bệnh nhân HPQ bậc III chuyển 
về bậc II và 8/32 bệnh nhân từ bậc II chuyển về bậc I. 

Sau 6 tháng theo dõi điều trị, sự chuyển bậc dần từ 
nặng sang nhẹ và số bệnh nhân HPQ không còn triệu 
chứng đó tăng lên rõ rệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001). 
Kết quả cho thấy 10/10 bệnh nhân hen bậc I và 9/32 
bệnh nhân hen bậc II chuyển về HPQ không còn triệu 
chứng (chiếm 30,65%), đặc biệt đã có 9/20 bệnh nhân 
hen bậc III chuyển về hen bậc II.  

Sau 12 tháng liên tiếp điều trị bằng Seretide có 8/20 
bệnh nhân hen bậc III chuyển về bậc I, có tới 25/32 bệnh 
nhân hen bậc II chuyển về HPQ không còn triệu chứng. 
Số bậc hen giảm dần từ bậc III xuống bậc I, không có 
bệnh nhân nào tăng bậc. Sự thay đổi bậc sau điều trị so 
với trước điều trị có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Sự 
biến đổi giảm dần bậc hen theo chiều hướng tốt lên phù 
hợp với sự thay đổi của các dấu hiệu lâm sàng sau từng 
tháng điều trị Seretide. Điều này khẳng định rõ phác đồ 
dự phòng HPQ của GINA theo 4 bậc hoàn toàn phù hợp, 
dễ áp dụng trên thực tế lâm sàng. Nhận xét này cũng 
phù hợp với một số tác giả trong và ngoài nước.  

KẾT LUẬN 
1. Sự thay đổi các biểu hiện lâm sàng của các 

bệnh nhân HPQ khi điều trị dự phòng bằng Seretide. 
- Triệu chứng cơ năng và thực thể của hen phế quản 

có sự thay đổi: 96,77% bệnh nhân không còn khó thở, 
tần số thở trở về giới hạn bình thường, nghe phổi không 
còn ran sau 12 tháng điều trị.  

- Số bệnh nhân có cơn khó thở hàng ngày giảm từ 32,26% 
trước điều trị xuống 22,58% sau 3 tháng, còn 12,90% sau 
6 tháng và sau 12 tháng chỉ còn 3,23%. 

- Sau 12 tháng điều trị: có 12,9% hen bậc III chuyển 
về bậc I, 40,32% hen bậc II chuyển sang HPQ không 
còn triệu chứng, không có sự tăng bậc. 

2. Sự thay đổi về thông khí phổi của các bệnh 
nhân HPQ khi điều trị dự phòng bằng Seretide. 

- Các chỉ tiêu thông khí phổi được hồi phục dần và trở 
về bình thường sau 12 tháng liên tục sử dụng thuốc. 

- Tỷ lệ bệnh nhân bị RLTKTN giảm (từ 72,58% trước điều 
trị xuống 61,29% sau 3 tháng, 35,48% sau 6 tháng và sau 12 
tháng chỉ còn 14,52%);  

- Sau 12 tháng liên tiếp dùng thuốc có 74,19% bệnh 
nhân không còn rối loạn thông khí phổi. 
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